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8. Kết luận và kiến nghị 

Lần đầu tiên chúng ta có thể biết 

được tuổi tốt nghiệp bình quân của đội ngũ 

tiến sĩ và tiến sĩ khoa học ở nước ta. 

- Tuổi tốt nghiệp của nam và nữ ở cả 

hai trình độ tiến sĩ và tiến sĩ khoa học xấp 

xỉ bằng nhau. 

- Tuổi tốt nghiệp của tiến sĩ theo 

ngành đào tạo rất khác nhau, chênh lệch 

đến 10 tuổi, với tiến sĩ khoa học chênh 

lệch đến 11 tuổi. 

- Tuổi tốt nghiệp của tiến sĩ được đào 

tạo tại các nước xã hội chủ nghĩa trước kia 

và các nước khác còn lại (không tính Việt 

Nam) là xấp xỉ nhau 37 tuổi, còn đào tạo 

tại Việt Nam thì cao hơn 6 tuổi. 

- Tuổi tốt nghiệp của tiến sĩ theo hình 

thức đào tạo chính quy trẻ hơn hai hình 

thức còn lại, tại chức và đặc cách. 

- Thời gian trung bình để làm một 

luận án tiến sĩ và tiến sĩ khoa học của cả 

nam và nữ là xấp xỉ như nhau (4 năm), với 

tiến sĩ thời gian  đào tạo là dài nhất đối với 

hình thức chính quy, nhưng với tiến sĩ khoa 

học lại ngắn nhất. 

- Tuổi tốt nghiệp của tiến sĩ và tiến sĩ 

khoa học kể từ giai đoạn 65-75, theo chu 

kỳ 10 năm liên tục tăng lên, và bắt đầu từ 

95 đến nay có dấu hiệu hạ xuống. 

- Các tiến sĩ và tiến sĩ khoa học đang 

làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có tuổi 

tốt nghiệp trẻ nhất so với cả nước. 

Trong những năm trước 1965 và 

trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước tuổi tốt 

nghiệp của tiến sĩ và tiến sĩ khoa học 

tương đối trẻ đều nằm trong độ tuổi 30-40 

là độ tuổi sung sức nhất có nhiều bứt phá 

sáng tạo. Tuổi tốt nghiệp của tiến sĩ và 

tiến sĩ khoa học của nước ta hiện nay hơi 

cao. Có thể trẻ hoá được đội ngũ này 

không? Nên chọn những người có đủ năng 

lực và đưa đi đào tạo sớm. Nên tạo cơ hội 

cho những người sau khi tốt nghiệp đại 

học xuất sắc, chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ 

và tiến sĩ khoa học. Sau một số năm tin 

rằng đội ngũ những người tốt nghiệp tiến 

sĩ nước ta sẽ được cải thiện về cả tuổi tác 

lẫn chất lượng. Hy vọng rằng lúc đó, tuổi 

tốt nghiệp của tiến sĩ vào cỡ 30-35 tuổi và 

tiến sĩ khoa học vào cỡ 35-40 tuổi. 

Các tỉnh thành phố muốn hấp dẫn 

tiến sĩ và đặc biệt là tiến sĩ trẻ đến sinh 

sống và làm việc, cần phải có chính sách 

trọng đãi đối với họ, tạo cho họ điều kiện 

sống và làm việc tốt. Nhất định họ sẽ cống 

hiến hết mình cho công cuộc phát triển 

kinh tế xã hội và khoa học công nghệ của 

địa phương 

Một đôi điều rút ra từ 

điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002 

         Ngô Doãn Gác 

                              Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường 

1. Khái quát về cuộc Điều tra mức sống 

hộ gia đình Việt Nam năm 2002 

Trong những năm thực hiện chính 

sách đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà  

nước, Tổng cục Thống kê đã triển khai 

nhiều cuộc điều tra hộ gia đình để thu 

thập thông tin phản ảnh về mức sống của 

các tầng lớp dân cư phục vụ hoạch định 
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chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội. 

Từ năm 2002 đến 2010, TCTK tiến 

hành Điều tra mức sống hộ gia đình Việt 

Nam 2 năm một lần (vào những năm 

chẵn) nhằm theo dõi và giám sát một cách 

có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư 

Việt Nam, đồng thời nhằm thực hiện trách 

nhiệm giám sát, đánh giá việc thực hiện 

chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá 

đói giảm nghèo được quy định trong Văn 

kiện Chiến lược đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. Ngoài ra, cuộc điều tra này 

cũng sẽ góp phần đánh giá kết quả thực 

hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 

và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 

mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra. 

Điều tra mức sống hộ gia đình năm 

2002 bao gồm những nội dung chủ yếu 

phản ánh mức sống của người dân trong 

các hộ gia đình và những điều kiện kinh tế 

xã hội cơ bản của xã/phường có tác động 

đến mức sống của người dân nơi họ sinh 

sống. Đối với hộ gia đình, cuộc điều tra 

thu thập số liệu về một số đặc điểm về 

nhân khẩu học của các thành viên trong 

hộ, trình độ học vấn, trình độ chuyên 

môn kỹ thuật của từng thành viên hộ gia 

đình, thu nhập, chi tiêu, sử dụng các loại 

cơ sở y tế, tình trạng việc làm, nhà ở và 

các tiện nghi như tài sản, đồ dùng, điện, 

nước, vệ sinh, và tham gia chương trình 

xoá đói giảm nghèo. Đối với xã/phường, 

cuộc điều tra thu thập các thông tin về 

nhân khẩu, dân tộc, kết cấu hạ tầng, tình 

hình sản xuất nông nghiệp các điều kiện 

hỗ trợ phát triển sản xuất, cơ hội việc 

làm phi nông nghiệp, và trật tự an toàn 

xã hội. 

Phiếu điều tra hộ gia đình đã được 

cải tiến trong Điều tra mức sống hộ gia 

đình năm 2002 gồm 700 câu hỏi; Phiếu 

điều tra xã/phường gồm 220 câu hỏi. Các 

phiếu hỏi được thiết kế đảm bảo tính khoa 

học, có tính khả thi và đã được thử nghiệm 

qua điều tra thí điểm ở các tỉnh Bắc Ninh, 

Bình Định và Đồng Nai. 

Mẫu điều tra được chọn dựa trên các 

địa bàn điều tra của Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 1999. Cỡ mẫu gồm 75.000 hộ 

đại diện cho cả nước, khu vực thành thị, 

nông thôn và 61 tỉnh /TP. Mẫu điều tra được 

chia thành 4 mẫu con để tiến hành điều tra 

thu thập số liệu theo 4 quý trong năm 2002 

nhằm loại trừ tác động của mùa vụ.  

Để cung cấp thông tin đánh giá mức 

sống các tầng lớp dân cư trong năm 2001-

2002, Tổng cục Thống kê biên soạn và 

công bố các kết quả chủ yếu của điều tra 

mức sống hộ gia đình năm 2002. Số liệu 

về nhân khẩu, thu nhập, giáo dục, y tế, 

việc làm, nhà ở, đồ dùng lâu bền, xoá đói 

giảm nghèo được tổng hợp trên mẫu 

75000 hộ, số liệu chi tiêu được tổng hợp 

trên mẫu 30000 hộ. 

2. Một số vấn đề về phương pháp điều tra  

Cuộc điều tra mức sống hộ gia đình 

2002 của Tổng cục Thống kê đã được 

thiết kế và thực hiện một cách công phu 

và theo các chuẩn mực quốc tế.  

+ Mẫu điều tra: mẫu điều tra năm 

2002 tăng gấp 3 lần so năm 2000 (75000 

hộ/ 25000 hộ). Về phương pháp chọn mẫu 

được cải tiến hơn so năm trước Điều tra 

mức sống hộ gia đình năm 2002 được thiết 

kế với hai mẫu: Một mẫu lớn với nội  dung 

điều tra tập trung chủ yếu vào thu nhập 

của hộ gia đình để đánh giá mức sống cho 

cấp trung ương (TƯ), vùng, tỉnh; và một 

mẫu nhỏ hơn với đầy đủ các nội dung điều 

tra để đánh giá mức sống sâu hơn ở cấp 

TƯ và vùng. Phương pháp chọn mẫu được 

các chuyên gia chọn mẫu của Viện Khoa 
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học Thống kê, UNDP và Ngân hàng Thế 

giới tư vấn. Dàn mẫu chủ được chọn bao 

gồm 3000 xã phường với 9000 địa bàn 

dựa vào kết quả của Tổng điều tra dân số 

và nhà ở 1/4/1999. Căn cứ vào dàn mẫu 

chủ tiến hành chọn 30000 hộ điều tra cả 

thu nhập và chi tiêu, chọn 45000 hộ điều 

tra thu nhập. 

+ Phương pháp sử dụng mẫu điều 

tra: với số mẫu 75000 hộ được chia làm 4 

mẫu con điều tra trong 4 quý trong năm 

2002. Trong quý I và quý II mỗi quý điều 

tra 30000 hộ (7500 hộ điều tra thu nhập 

và chi tiêu; 22500 hộ điều tra thu nhập). 

Trong quý III và quý IV mỗi quý điều tra 

7500 hộ về thu nhập và chi tiêu. Số mẫu 

điều tra trong quý III được chọn hộ mới 

của địa bàn điều tra thu nhập và chỉ tiêu 

của quý I, mỗi địa bàn chọn 5 hộ. Số mẫu 

điều tra trong quý IV được chọn hộ mới 

của địa bàn điều tra thu nhập và chi tiêu 

của quý II, mỗi địa bàn chọn 5 hộ. Cách 

làm này hoàn toàn mới so năm 2000 chỉ 

điều tra 1 lần.  

+ Bảng câu hỏi phỏng vấn hộ và 

cộng đồng được cải tiến một bước dựa 

trên cơ sở biểu mẫu của cuộc điều tra Đa 

mục tiêu và bảng câu hỏi chuẩn của điều 

tra khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 

1997 - 1998, có sự hỗ trợ về kỹ thuật của 

chuyên gia Ngân hàng Thế giới. Điểm mới 

của bảng hỏi điều tra mức sống hộ gia 

đình năm 2002 được thiết kế dưới dạng 

câu hỏi tạo điều kiện cho điều tra viên hỏi 

đúng câu hỏi, không bỏ sót câu hỏi, giúp 

đối tượng điều tra hiểu nội dung và dễ trả 

lời hơn so biểu điều tra năm 2000. 

+ Tổ chức thu thập thông tin tại địa 

bàn được thành lập theo đội điều tra gồm 

3 người: 1 đội trưởng là trưởng phòng 

thống kê huyện và 2 điều tra viên là cán 

bộ của phòng thống kê huyện, trong quá 

trình điều tra có giám sát viên là cán bộ 

của Cục thống kê tỉnh theo dõi, kiểm tra. 

Mô hình tổ chức điều tra theo đội được áp 

dụng theo khảo sát mức sống dân cư 

1997 - 1998. Phương pháp thu thập thông 

tin tại hộ là phỏng vấn trực tiếp chủ hộ và 

các thành viên có liên quan và thu thập 

thông tin theo từng địa bàn. Nhờ vậy đội 

trưởng có thêm thời gian giành cho công 

tác kiểm tra số liệu, các điều tra viên có 

điều kiện gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giúp 

đỡ nhau về nghiệp vụ. Thực tế địa phương 

nào thực hiện tốt quy trình trên thì chất 

lượng số liệu điều tra cũng khá hơn.  

+ Xử lý tổng hợp và phân tích kết quả 

điều tra được phân công cho từng cấp đối 

với cấp tỉnh/thành phố sau khi thu thập 

thông tin tiến hành kiểm tra số liệu và 

nhập tin theo chương trình do Trung tâm 

máy tính Thống kê TƯ hướng dẫn, truyền 

kết quả nhập tin về Trung tâm máy tính 

Thống kê TƯ, và tổng hợp báo cáo nhanh 

kết quả điều tra hàng quý và cả năm về 

Tổng cục, ở Tổng cục, Vụ Xã hội - Môi 

trường phối hợp với Trung tâm máy tính 

Thống kê TƯ, tiến hành làm sạch số liệu 

và thông báo kết quả cho các địa phương 

để xác minh và chỉnh lý. Sau gần 10 tháng 

kiểm tra, làm sạch số liệu kết quả tổng 

hợp chính thức điều tra, đã được công bố 

vào ngày 2/7/2003 

3. Một số nhận xét và kiến nghị 

Điều tra mức sống hộ gia đình năm 

2002 với mức kinh phí còn hạn chế nhưng 

đã đạt được kết quả khá. Tuy nhiên trong 

quá trình thực hiện điều tra cũng còn bộc 

lộ một số tồn tại cần được tổ chức rút kinh 

nghiệm để tiếp tục hoàn thiện hơn về 

phương pháp và nội dung điều tra cho các 

năm tiếp theo. Đó là mẫu điều tra, có thể 

giảm số lượng mẫu chỉ điều tra thu nhập 

để giảm số lần điều tra các quý trong 
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năm. Hướng dẫn chương trình làm sạch số 

liệu cho các địa phương để phát hiện kịp 

thời sai sót do điều tra viên hay nhập tin 

viên. Chú ý tăng cường quản lý khâu nhập 

tin. Hoàn thiện bảng hỏi hộ và bảng hỏi 

cộng đồng, lưu ý bổ sung giải thích một số 

câu hỏi điều tra viên còn nhầm lẫn. Kiến 

nghị với Tổng cục bố trí kinh phí điều tra 

Mức sống hộ gia đình tương xứng với khối 

lượng công việc 

Giới thiệu Hệ thống ứng dụng thông tin thống kê 

và kho số liệu thống kê trung quốc 

1. Cơ cấu tổng thể 

Căn cứ theo yêu cầu quy hoạch tổng 

thể của thông tin thống kê Nhà nước, hệ 

thống thông tin thống kê Nhà nước có 8 hệ 

thống ứng dụng thông tin thống kê tạo 

thành dưới đây: 

- Hệ thống thông tin báo cáo thống 

kê tháng, quý, năm; 

- Hệ thống thông tin tổng điều tra 

thống kê và điều tra thống kê chuyên đề; 

- Hệ thống thông tin điều tra mẫu 

thống kê; 

- Hệ thống tự động hoá văn phòng 

thống kê; 

- Hệ thống thông tin phân tích dự báo 

thống kê; 

- Hệ thống công bố và dịch vụ thông 

tin thống kê; 

- Hệ thống thông tin giúp lãnh đạo ra 

quyết định chính sách; 

- Hệ thống quản lý tiêu chuẩn thông 

tin thống kê. 

Trước mắt, khung cơ bản các hệ thống 

con ứng dụng trong cơ cấu tổng thể của hệ 

thống ứng dụng thông tin thống kê Nhà 

nước nêu trên đã hình thành, bước đầu đã 

xây dựng được kho số liệu cơ bản tương ứng 

và một số hệ thống ứng dụng cụ thể. Cơ cấu 

hệ thống của các hệ thống ứng dụng con có 

kết cấu 4 tầng: Máy xem tổng thể (Windows 

98/95)/ Máy dịch vụ (phần mềm giới hạn) 

(Web)/ Máy dịch vụ ứng dụng (phần mềm 

công cụ ứng dụng)/ Máy phục vụ kho số liệu 

(ORACLEDBMS). 

2. Kho số liệu thống kê  

Trong môi trường có nhiều hộ sử 

dụng tin, Cục Thống kê Quốc gia sử dụng 

kho số liệu thống kê với phần mềm 

ORACLE do Cục Thống kê Quốc gia triển 

khai xây dựng, bao gồm: Kho số liệu 

thống kê tổng hợp, kho số liệu chi tiết báo 

cáo hàng năm, kho số liệu biểu báo cáo 

tiến độ thống kê, kho số liệu thống kê 

quốc tế, kho danh mục đơn vị cơ sở thống 

kê, kho số liệu thống kê huyện thị nông 

thôn, kho số liệu điều tra công nghiệp, kho 

số liệu ngành nghề khu vực 3 và kho số 

liệu điều tra nông nghiệp. 

Các kho số liệu nêu trên, cùng với hệ 

thống quản lý, kiểm tra tư vấn thông tin, 

đã phát huy tác dụng quan trọng đối với 

công tác quản lý thông tin, cùng thụ hưởng 

thông tin và phục vụ thông tin đối ngoại, 

ngoài ra, còn tiến hành phục vụ tư vấn 

hiện trường hàng năm 2 lần khi Quốc hội 

và Hội nghị Chính trị hiệp thương toàn 

quốc họp.   

3. Hệ thống ứng dụng thông tin thống kê 

Cục Thống kê Quốc gia đã triển khai 

xây dựng và đang sử dụng hệ thống ứng 

dụng thông tin thống kê có cơ cấu máy 


